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1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu để tài được đặt ra xét trên ba 

nguyên nhân sau: 

 Thứ nhất, thế giới hiện nay đang có những thay đổi mạnh mẽ, trên tất 

cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học-kỹ thuật. Đặc điểm 

chung là các quá trình diễn ra trên thế giới có sự liên kết chặt chẽ, vận động 

với sự tham dự của nhiều chủ thể, với sự tác động của nhiều yếu tố. những 

sự thay đổi đó đã chứng thực nhiều luận điểm quan trọng của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, như luận điểm cho rằng: Khoa học kỹ thuật ngày càng trở thành 

lực lượng sản xuất trực tiếp. Từ đó việc nhận thức về mối quan hệ giữa lý 

luận và thực tiễn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, mà ở đây là nguyên tắc 

mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có vai trò vô cùng quan 

trọng trong hoạt động nhận thức của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. 
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 Thứ hai, những năm cuối của thế kỷ XX chứng kiến sự sụp đổ của chủ 

nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và các nước Đông Âu, cũng như quá trình 

tìm tòi con đường đi phù hợp với điều kiện của đất nước mình và sự thay đổi 

của điều kiện thế giới tại các nước lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội như Việt nam và Trung Quốc. Những động thái trên chính là những kinh 

nghiệm quý báu cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Quá trình 

rút ra những kết luận có ý nghĩa quan trọng cho tiền đồ của giai cấp công 

nhân cũng như tương lai của chủ nghĩa cộng sản không thể thiếu sự tham dự 

của nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

 Thứ ba, trong khi lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng 

Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng trung thành nguyên tắc mácxít về sự 

thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Điều đó đã mang lại những thành công 

vang dội, đưa đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giành độc lập cho 

đất nước. Bước vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, tính từ năm 1986, 

Đảng ta đã có những tìm tòi, đổi mới trên mọi mặt của sự nghiệp cách mạng 

của đất nước, thể hiện sự nắm bắt bản chất nguyên tắc mácxít về sự thống 

nhất giữa lý luận và thực tiễn. Sự nghiệp cách mạng của chúng ta đã thu 

được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. 

 Vì những lý do trên mà việc nghiên cứu nguyên tắc mácxít về sự 

thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vẫn có ý nghĩa thời sự, do đó tác giả 

chọn đề tài "nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và 

sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện 

nay". 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

 Luận văn tập trung khảo sát một số tác phẩm tiêu biểu có liên quan 

trực tiếp đến đề tài. Đó là tác phẩm "Lênin và vai trò của thực tiễn trong hoạt 

động nhận thức" của tác giả M.A. Táckhốpva, xuất bản tiếng Nga năm 1959, 
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được dịch ra tiếng Việt  vào năm 1962. Tác phẩm đã trình bày những luận 

điểm của Lênin về vai trò của thực tiễn trong hoạt động nhận thức, cũng như 

việc tuân thủ tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn sẽ khắc phục những 

sai lầm trong hoạt động của con người. 

 Tiếp đó là tác phẩm với tiêu đề " 25 vấn đề lý luận trong công cuộc 

cải cách, mở cửa ở Trung Quốc" do Cục Lý luận Ban Tuyên truyền Đảng 

cộng sản Trung Quốc tổ chức, được dịch và xuất bản ở Việt Nam vào năm 

2003. Tác phẩm đã đề cập đến vấn đề lý luận và thực tiễn theo quan điểm 

mácxít trên cơ sở những thay đổi của thế giới đương đại. Những vấn đề 

được trình bày trong tác phẩm có ý nghĩa quan trọng với việc nghiên cứu 

nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

 Các giáo trình triết học của chúng ta đều giành số lượng trang viết 

đáng kể về vấn đề thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Đó là giáo trình Triết 

học tập 3 dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên 

ngành triết học, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã trình bày nguyên tắc thống 

nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin. Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin, chương trình Cao cấp có phần bàn về "Sự thống nhất giữa lý  

luận và thực tiễn", thuộc chương "Lý luận nhận thức Mác-Lênin". Giáo trình 

Chủ nghĩa Duy vật biện chứng dành cho hệ cao cấp Lý luận chính trị có 

chương bàn về "Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình phát 

triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Cả hai giáo trình trên đều 

của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

 Các luận văn về vấn đề này gồm có: "Nguyên tắc thống nhất biện 

chứng giữa lý luận và thực tiễn" của tác giả Đỗ Trọng Hưng, và "Tìm hiểu 

tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, chống chủ 

nghĩa giáo điều trong quá trình cách mạng Việt Nam" của tác giả Đào Hữu 

Hải. 
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 Riêng vấn đề tìm hiểu sự vận dụng nguyên tắc mácxít về sự thống 

nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, cho đến nay chưa có công trình nào bàn một cách tập trung, chính 

diện. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    

 Đối tượng: nội dung và bản chất nguyên tắc mác xít về sự thống nhất 

giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này trong hoạt động lý 

luận để xây dựng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

 Phạm vi nghiên cứu: Trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, thể hiện qua các văn kiện Đại hội, các Hội nghị Trung ương, từ năm 

1986 trở lại đây. 

4. Mục đích của đề tài 

 Xác định rõ hơn nội dung và bản chất nguyên tắc mácxít về sự thống 

nhất giữa lý luận và thực tiễn, làm rõ khái niệm lý luận và thực tiễn cách 

mạng của giai cấp công nhân, từ đó chỉ ra vai trò của nguyên tắc này trong 

hoạt động lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

 Cơ sở lý luận: các quan điểm, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin 

 Phương pháp nghiên cứu: lôgíc và lịch sử 

6. Đóng góp của luận văn 

 Góp phần hiểu rõ hơn về nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý 

luận và thực tiễn 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

 Có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức của giai cấp công 

nhân 

8. Kết cấu của luận văn 

 Gồm hai chương với năm tiết 
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Chương 1- Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 

1.1 Nhận thức khái quát về lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng của 

giai cấp công nhân 

1.1.1 Nhận thức chung về lý luận và thực tiễn 

 1- Khái niệm lý luận 

 - Những quan niệm của Mác-Ăngghen về lý luận, trong đó nêu bật các 

đặc điểm như: là biểu hiện khái quát về sự vật, hiện tượng; tư duy lý luận chỉ 

là năng lực tiềm tàng, cần được rèn luyện và phát triển. 

 - Quan nỉệm của Lênin về lý luận chỉ rõ lý luận xem xét sự vật, hiện 

tượng trong tính tất yếu, trong sự vận động, mâu thuẫn của nó. 

 - Quan niệm của Hồ Chí Minh về lý luận: là sự tổng kết kinh nghiệm 

của loài người, những tri thức về tự nhiên và xã hội. 

 - Quan niệm của các nhà khoa học Liên Xô (cũ): Lý luận là kinh 

nghiệm được khái quát về thế giới khách quan, có tính độc lập tương đối, 

phản ánh được lôgíc của sự vật, hiện tượng trong lôgíc của khái niệm. 
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*** Như vậy, lý luận là tri thức về tự nhiên, xã hội loài người.. Nó ở trình độ 

khái quát, dưới hình thức hệ thống các khái niệm, phạm trù. 

 2- Khái niệm thực tiễn 

 - Quan niệm của Mác-Ăngghen về thực tiễn, trong đó nêu bật đặc 

điểm gắn với hoạt động sống của con người, trong sự vận động của xã hội 

loài người. 

 - Quan niệm của Lênin về thực tiễn chỉ ra tính mục đích trong hoạt 

động thực tiễn. 

 - Khái niệm thực tiễn được các nhà triết học Liên Xô (cũ) đưa ra: là 

hoạt động của con người nhằm bảo đảm cho xã hội tồn tại và phát triển. 

*** Như vậy, thực tiễn là hoạt động vật chất có tính mục đích của con người 

nhằm bảo đảm sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. 

 3- Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 

 a) Vai trò quan trọng của thực tiễn đối với lý luận 

 Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của lý luận. Thực tiễn là động lực và 

mục đích của lý luận. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra tính đúng đắn của lý 

luận. 

 b) Vai trò của lý luận với thực tiễn 

 Lý luận định hướng và tổ chức thực tiễn. Lý luận giúp khắc phục bệnh 

kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. 

1.1.2 Nhận thức khái quát về lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng 

 1- Nội dung cơ bản của lý luận cách mạng của giai cấp công nhân 

 Chủ nghiã Mác-Lênin và toàn bộ đường lối, quan điểm của các đảng 

cộng sản được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin. Lý luận cách 

mạng phản ánh bản chất sự vận động và phát triển của thế giới, vạch ra xu 

hướng vận động đi tới chủ nghĩa cộng sản, nơi con người được giải phóng 

khỏi áp bức, bóc lột. 
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 2- Bản chất lý luận cách mạng của giai cấp công nhân 

 a) Lý luận của giai cấp công nhân có tính khoa học 

 Do dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận 

khoa học, với các phạm trù, quy luật về các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư 

duy, nên lý luận cách mạng của giai cấp công nhân có tính khoa học. 

 b) Lý luận của giai cấp công nhân có tính cách mạng 

 Có nhiệm vụ đi tới xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chế 

độ cộng sản chủ nghĩa với chủ nhân là những con người được giải phóng và 

phát triển toàn diện nên lý luận của giai cấp công nhân có tính cách mạng 

triệt để. 

 3- Nội dung của thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân 

 Thực tiễn cách mạng có sự kế thừa trình độ phát triển ttrước đó của 

thực tiễn loài người. Sản xuất vật chất tiến hành trên cơ sở tôn trọng người 

lao động. làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất và các giá trị tinh thần để 

thúc đảy xã hội loài người phát triển. Cách mạng xã hội nhằm xác lập quyền 

thống trị hợp pháp của giai cấp công nhân và những người lao động. Thực 

nghiệm khoa học làm cho khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

 4- Bản chất của thực tiễn cách mạng  

 Vai trò chủ động, tích cực của quần chúng nhân dân trong việc sáng 

tạo ra các giá trị mới. 

1.1.3 Mối liên hệ giữa lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng 

 1- Thực tiễn cách mạng là cơ sở, động lực của lý luận cách mạng 

Thực tiễn của giai cấp công nhân và quần chúng lao động là cơ sở, 

động lực của lý luận cách mạng. Những điều kiện của thực tiễn là cơ sở xây 

dựng các quy luật, nguyên tắc chỉ đạo thực tiễn cách mạng. 

2- Quần chúng cách mạng là lực lượng chính xoá bỏ tình trạng người 

bóc lột người. 
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Lý luận cách mạng phát huy tốt vai trò trong sự tham dự tích cực vào 

sự nghiệp cách mạng của đông đảo quần chúng lao động. Quần chúng cách 

mạng biến lý luận cách mạng thành vũ khí có sức mạnh cải biến xã hội lớn 

lao. 

1.2 Nội dung và bản chất của nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý 

luận và thực tiễn 

1.2.1 Lý luận cách mạng xuất phát từ thực tiễn của giai cấp công nhân và 

loài người tiến bộ 

Có mục tiêu là tổ ch−c thực tiễn của giai cấp công nhân hướng tới xã 

hội không còn bóc lột, người lao động được giải phóng nên lý luận cách 

mạng tất yếu phải xuất phát từ thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân 

và quần chúng lao động tiến bộ.  

Thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động 

bao hàm những yếu tố chung mang tính thời đại của xã hội lòai người, vừa 

thể hiện những nét đặc thù của mỗi quốc gia, dân tộc. Những vấn đề đó được 

chuyển tải vào nội dung của lý luận cách mạng, sao cho đảm bảo tính khách 

quan, khoa học và toàn diện. 

1.2.2 Lý luận cách mạng phản ánh trung thành hiện thực khách quan 

 Điều này thể hiện bản chất khoa học, cách mạng của lý luận của giai 

cấp công nhân và quần  chúng lao động. Lý luận này hình thành dựa trên sự  

khái quát các tài liệu thực tế. Phản ánh trung thành hiện thực khách quan 

đảm bảo nội dung của lý luận có tính khoa học, những quan điểm định 

hướng của lý luận cách mạng vì thế thể hiện tính đúng đắn và khả thi trong 

tổ chức thực tiễn. Lý luận cách mạng được xây dựng với các khái niệm, 

phạm trù được rút ra từ thực tế cách mạng của giai cấp công nhân, dựa trên 

những nguyên lý, quy luật của chủ nghiã Mác-Lênin nên bảo đảm tính khách 

quan, khoa học. 
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1.2.3  Coi trọng tổng kết thực tiễn, bám sát thực tiễn để không ngừng đổi mới 

và phát triển lý luận 

 Yêu cầu này góp phần giữ vững tính khách quan, khoa học của lý luận 

cách mạng. Tiến hành tổng kết thường xuyên hoạt động thực tiễn cách mạng 

sẽ là cơ sở quan trọng đưa lý luận tiến kịp sự phát triển của thời đại.  

 Tổng kết thực tiễn dựa trên nguyên tắc chỉ đạo quá trình nhận thức của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Việc tổng kết bắt đầu từ việc xem xét những kinh 

nghiệm của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao 

động, nhàm tìm ra những bước đi thích hợp tiến tới mục tiêu giải phóng con 

người. 

1.2.4 Kiểm nghiệm tính đúng đắn của lý luân trong thực tiễn cách mạng 

 Thực tiễn cách mạng là cơ sở, động lực của lý luận cách mạng, do đó 

nó là tiêu chuẩn quyết định kiểm tra tính đúng đắn của lý luận cách mạng. 

Việc kiểm tra dựa trên sự phân tích về các nhiệm vụ, mục tiêu của thực tiễn 

cách mạng được xác định cho từng giai đoạn. Lý luận cách mạng có thể hiện 

tính đúng đắn hay không chính là việc có dẫn dắt thực tiễn cách mạng đạt 

được những mục tiêu hay không, và điều đó dựa trên tính khả thi của những 

mục tiêu, được xây dựng bởi lý luận cách mạng. 

1.2.5 Lý luận cách mạng thể hiện lợi ích của giai cấp, của dân tộc  

 Lý luận cách mạng là những luận chứng về điều kiện và con đường đi 

tới thắng lợi cuối cùng của cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và quần 

chúng lao động, do đó đương nhiên thể hiện và bênh vực quyền lợi của giai 

cấp công nhân và đồng minh của họ trong cuộc đấu tranh đi tới giải phóng 

con người. Yêu cầu này phân biệt rõ nguyên tắc chỉ đạo hoạt động của những 

người mácxít với các tầng lớp, giai cấp khác. 
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Chương 2- Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nguyên tắc mácxít về sự 

thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong xây dựng lý luận về con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay 

2.1 Thực tiễn Việt Nam là cơ sở để xây dựng lý luận về con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội 

2.1.1 Thực tiễn và lý luận trong nước trước năm 1986 

 Trước năm 1986, thực tiễn cách mạng của chúng ta tập trung vào 

nhiệm vụ ổn định kinh tế xã hội, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ 

nghĩa xã hội, đồng thời lo bảo vệ biên giới của Tổ quốc. 

 Lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta xác định đi 

thẳng lên chủ nghĩa xã hội, với những bước quá độ. Tuy nhiên đó chỉ là định 

hướng chung, chúng ta chưa hình dung được sự phức tạp của việc đi lên chủ 

nghĩa xã hội từ một nước có nền kinh tế thấp kém như Việt Nam, lại chịu 

ảnh hưởng to lớn của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. 

 Trong thực tiễn cách mạng, cũng đã xuất hiện những cách đánh giá, tư 

tưởng xuát phát từ thực tiễn Việt nam để hoạch định lý luận và con đường 

của chúng ta. Đó chính là những cơ sở quan trọng để đưa đến những thay đổi 

của cách mạng nước ta. 
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2.1.2 Sự vận động trong nhận thức về con đường đi lên  chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta, từ Đại hội VI của Đảng 

 Điểm mấu chốt là Đại hội VI đã xác định Đảng ta tôn trọng và hành 

động theo các quy luật khách quan. Đó chính là cơ sở đưa đến thay đổi trong 

nhạn thức và hành động của Đảng ta, cũng là sự thể hiện việc vận dụng trung 

thành nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt 

động lý luận, cụ thể là xây dựng lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. 

2.2 Sự phát triển của lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Vịêt 

Nam 

2.2.1 Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng với Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 Mốc son của Đại hội VII là đã xây dựng đựơc mô hình của chủ nghĩa 

xã hội mà chúng ta hướng tới. Nó bao gồm những tiêu chí lớn xác định tính 

chất, nội dung mang tính định lượng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây 

chính là định hướng quan trọng, là cơ sở để chúng ta hoạch định chương 

trình phát triển kinh tế xã hội cho từng thời kỳ, dựa trên hệ thống pháp luật 

phù hợp điều tiết các quan hệ xã hội. 

2.2.2 Đại hội VIII và Đại hội IX của Đảng tiếp tục làm rõ lý luận về con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 Đại hội VIII đã chỉ rõ bước đi quan trọng để xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam chính là tiến hành thành công quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, không thể không quan tâm tới sự phù 

hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất xã hội. Tại đại hội này, 

chúng ta tiếp tục tìm tòi về điều kiện cho việc xây dựng cơ chế thích hợp cho 

sản xuất phát triển. Đó chính là quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế 

nhiều thành phần dưới sự lãnh đạo của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
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 Đại hội IX cụ thể hơn về vấn đề này, đồng thời là sự thể hiện bước tiến 

lớn trong hoạt động lý luận của đảng ta, khi đưa ra định nghĩa về nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là sự thể hiện tập trung 

nhất về cách thức và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quá 

trình này là lâu dài, đòi hỏi nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, vì vậy yêu cầu 

đoàn kết trong toàn xã hội để thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đất 

nước được đặt lên hàng đầu. 

2.3 Một số ý kiến đối với việc vận dụng nguyên tắc mácxít về sự thống nhất 

giữa lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng 

lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

2.3.1 Về yêu cầu xuất phát từ thực tiễn để xây dựng lý luận 

 Đảng cộng sản Việt Nam luôn chú ý xuất phát từ thực tế đất nước dÓ 

hoạch định con đường cách mạng của chúng ta.  

2.3.2 Về yêu cầu tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan 

 Điều này thể hiện ở việc đảng đã có những điều chỉnh về chủ trương, 

chiến lược xây dựng đất nước trước những đòi hỏi của tình hình thực tế, và 

được minh chứng qua nội dung các văn kiện các kỳ đại hội. 

2.3.3 Về việc lấy thực tiễn cách mạng làm tiêu chuẩn đánh giá tính đúng đắn 

của đường lối, liên tục tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận 

 Các mục tiêu của đại hội trước được kiểm điểm hiệu quả thực hiện bởi 

kỳ đại hội sau. Việc hoàn thành chỉ tiêu đại hội đề ra là thước đo tính đúng 

đắn các chương trình phát triển đất nước. Nhìn chung, các nhiệm vụ đặt ra 

đều được hoàn thành khả quan. 

2.3.4 Vấn đề quan tâm tới công tác lý luận và đội ngũ cán bộ lý luận 

 Đảng đã làm thường xuyên công tác xây dựng và hoạch định đội ngũ 

cán bộ lý luận, có các nghị quyết, chương trình cụ thể  thúc đẩy hoạt động lý 

luận của đảng đạt hiệu quả. 
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Kết Luận 

 

1. Nguyên tắc mác xít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên 

tắc quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin, của những người mácxít trong sự 

nghiệp cách mạng. 

2. Trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng cộng sản Việt nam luôn quan 

tâm vận dụng đúng đắn, có hiệu quả nguyên tắc này, điều đó đã đưa lại 

những thành công trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta. 

3. Để hoạt động lý luận có hiệu quả, chúng ta cần phát huy dân chủ trong 

hoạt động lý luận, trong những khuôn khổ nhất định, quan tâm hơn nữa tới 

công tác lý luận cũng như chăm lo tới đội ngũ cán bộ lý luận trên các lĩnh 

vực.   


